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Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mục tiêu 
đánh giá tác dụng của bột lá khô Dây thìa 
canh đến các chỉ số chức năng tế bào bê ta, 
kháng insulin ở người tiền đái tháo đường. 

Phương pháp: 90 đối tượng tiền đái tháo 
đường tuổi trưởng thành được lựa chọn từ 
cộng đồng; các đối tượng được uống cao dây 
thìa canh và theo dõi trong 3 tháng. 

Kết quả: Các chỉ số HOMA2_B_in, 
HOMA2_S_in, HOMA2_S_Cpep, 
HOMA2_B_Cpep ở hai nhóm trước can thiệp 
khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Sau 
can thiệp, các chỉ số HOMA2_B_in, 
HOMA2_B_Cpep, HOMA2_S_Cpep ở 
nhóm chứng khác nhau có ý nghĩa thống kê 
sau 3 tháng theo dõi. Các chỉ số 
HOMA2_B_in, HOMA2_S_in  ở nhóm can 
thiệp khác nhau có ý nghĩa thống kê sau 3 
tháng can thiệp, tuy nhiên chỉ số chức năng 
tế bào beta HOMA2_B_Cpep, và độ nhạy 
Insulin HOMA2_S_Cpep tăng không có ý 
nghĩa thống kê.  Sau 3 tháng can thiệp các chỉ 
số đều tăng tuy nhiên sự khác nhau giữa 
nhóm chứng và nhóm can thiệp không có ý 
nghĩa thống kê. 

Kết luận: Tình trạng kháng insulin, độ 
nhạy insulin và chức năng tế bào beta được 
ở cả 2 nhóm nghiên cứu đều được cải thiện 
hơn sau 3 tháng; tuy nhiên chưa có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm chứng và 
nhóm can thiệp. 

Từ khóa: Tiền đái tháo đường; dây thìa 
canh; kháng insulin; tế bào beta

RESEARCH ON BETA CELL FUNCTION, INSULIN RESISTANCE, AN INSULIN 
SENSITIVITY IN TYPE2 PRE-DIABETES AFTER THREE MONTHS OF 
USAGE OF GYMNEMA SYLVESTRE 

Objectives: The study aimed to evaluate the effects of Gymnema 
Sylvestre on beta-cell function indexes and insulin resistance in pre-
diabetes. 

Methods: 90 adult pre-diabetic subjects were selected from the 
community; Subjects were given Gymnema Sylvestre and followed 
for three months. 

Results: The indexes HOMA2_B_in, HOMA2_S_in, 
HOMA2_S_Cpep, and HOMA2_B_Cpep in the two groups before 
intervention were not statistically significant. After three months of 
follow-up, the indexes HOMA2_B_in, HOMA2_B_Cpep, and 
HOMA2_S_Cpep in the control group were different and statistically 
significant. The HOMA2_B_in and HOMA2_S_in indexes in inter-
vention groups were statistically significant after three months of in-
tervention, but the HOMA2_B_Cpep index and HOMA2_S_Cpep 
increased without statistical significance. After three months of inter-
vention, all indexes increased, but the difference between the control 
and intervention groups was not statistically significant. 

Conclusion: Insulin resistance, insulin sensitivity, and beta cell 
function were improved in both study groups after three months; Ho-
wever, there was no statistically significant difference between the 
control and intervention groups. 

Keywords: Pre-diabetes; Gymnema Sylvestre; insulin resistance; 
beta cells
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tiền đái tháo đường là tình trạng 

đường huyết cao nhưng chưa đạt đến 
ngưỡng chẩn đoán đái tháo đường, là 
giai đoạn sớm trước khi chuyển sang 
mắc đái tháo đường. Nhiều nghiên cứu 
đã cho thấy rối loạn CNTB bêta có 
ngay từ khi người bệnh có rối loạn 
dung nạp glucose máu lúc đói. Giai 
đoạn tiền ĐTĐ, sự bài tiết insulin có 
thể tăng để cố gắng khắc phục tình 
trạng kháng insulin. Sự đáp ứng tiết in-
sulin của tuỵ với lượng glucose máu 
tiếp tục tăng dần trở nên không thích 
hợp (insulin tiết không đủ). Giai đoạn 
này CNTB bêta trở nên suy tương đối 
làm xuất hiện tình trạng tăng glucose 
máu. 

Dây thìa canh- dược liệu quý hiếm 
mới được tìm thấy tại Việt Nam. Dây 
thìa canh đã có trên 70 nghiên cứu trên 
Thế giới, được sử dụng rộng rãi tại Ấn 
Độ với tên là Diabeticin, tại Mỹ với 
tên Sugarest, tại Nhật với tên Gym-
nema, Singapore với tên Glucos care. 
Cây chứa một chất glucosid là acid 
gymnemic, rất gần với acid chryso-
phanic nhưng khác về một số tính chất. 
Lá chứa những hợp chất hữu cơ, 2 hy-
dratcarbon, chlorophyll a và b, phytol, 
nhựa, acid tartric, inositol, các hợp chất 
anthraquinolic và acid gymnemic. Tác 
dụng hạ đường huyết của bột lá khô 
Dây thìa canh đã được ghi nhận trên 
thỏ được gây ĐTĐ thực nghiệm bằng 
alloxan do làm giảm hoạt tính của 
enzym tân tạo đường và đảo ngược 
quá trình biến đổi thể trạng ở gan trong 
suốt giai đoạn tăng đường huyết. Một 
nghiên cứu trên nhóm 22 bệnh nhân 
ĐTĐ type 2: cho uống cao lỏng dây 
thìa canh 400mg/kg/ngày, từ 18- 20 
tháng cùng với thuốc điều trị ĐTĐ. 
Nhóm này giảm đường và HbA1c 
đáng kể và tăng lượng insulin tiết ra từ 
tụy tạng. Dịch chiết Dây thìa canh đã 
làm tăng gấp đôi số lượng đảo tụy và 
tế bào â. 

Tuy nhiên, tác dụng của bột lá khô 
Dây thìa canh đến các chỉ số chức 
năng tế bào bê ta, kháng insulin ở 
người tiền đái tháo đường như thế nào 
thì chưa có số liệu nghiên cứu. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Bao gồm 90 đối tượng tiền đái tháo 
đường được lựa chọn ngẫu nhiên trong 
những người tiền đái tháo đường đã 
được sàng lọc từ cộng đồng và đang 
được theo dõi tại Trung tâm Khám 
chữa bệnh - Viện Đái tháo đường và 
Rối loạn chuyển hóa. Sau khi đã được 
hướng dẫn thay đổi chế độ ăn uống- 
sinh hoạt trong khoảng thời gian tương 
tự nhau nhưng xét nghiệm lại vẫn được 
chẩn đoán tiền ĐTĐ. Tiêu chuẩn lựa 
chọn: Các đối tượng tiền đái tháo 
đường, có tuổi đời từ 30 đến 69 được 
xác định bằng nghiệm pháp dung nạp 
glucose đường uống tại thời điểm bắt 
đầu nghiên cứu, được chẩn đoán tiền 
đái tháo đường dựa theo tiêu chuẩn 
của WHO-IDF năm 2011. Tiêu chuẩn 
loại trừ: Các đối tượng đã được chẩn 
đoán đái tháo đường trước thời điểm 
nghiên cứu hoặc đang uống thuốc 
phòng chống đái tháo đường; đang sử 
dụng một số thuốc ảnh hưởng đến 
chức năng tế bào bêta , độ nhạy insulin 
như corticoid, thuốc tránh thai,…; phụ 
nữ có thai hoặc những người đang bị 
mắc các bệnh cấp tính. 

2.2. Phương pháp thu thập dữ 
liệu, thiết bị. 

Hỏi bệnh và thu thập các thông tin 
hành chính, nhân khẩu học: tuổi, giới, 
tiền sử bản thân, tiền sử gia đình có 
người bị ĐTĐ, thói quen sinh hoạt, tiền 
sử sản khoa đối với nữ, thu thập các 
triệu chứng của bệnh nhân ĐTĐ. Đo 
chiều cao: Dụng cụ: sử dụng loại thước 
Microstoise thống nhất cho tất cả các 
địa điểm nghiên cứu, thước với độ 
chính xác 0,1cm. Đo cân nặng (kg): 
Dụng cụ: Cân bằng cân điện tử SECA 
với độ chính xác 0,1 kg, cân được kiểm 
tra và hiệu chỉnh trước khi sử dụng. 
Tính chỉ số khối cơ thể BMI:    
BMI=Caân nặng (kg)/[chieàu cao (m)]2. 
Đo huyết áp: sử dụng huyết áp kế 
đồng hồ bán tự động của hãng 
OMRON  (bao của băng quấn huyết 
áp kế phù hợp với chu vi cánh tay). Đo 
ở tư thế nằm, để bệnh nhân nằm nghỉ 
5 phút trong phòng yên tĩnh trước khi 
bắt đầu đo huyết áp và đo 2 lần cách 
nhau 1-2 phút, sau đó lấy trị số trung 
bình. Xét nghiệm các chỉ số sinh hóa 
máu tĩnh mạch: lấy máu tĩnh mạch 
buổi sáng vào một ngày khác (các đối 
tượng nhịn ăn ít nhất 8 giờ), các mẫu 

máu được đưa đến labo xét nghiệm 
tiêu chuẩn để phân tích các chỉ số sinh 
hóa. Mẫu máu được tiến hành định 
lượng glucose, Insulin, C-Peptid. Định 
lượng các chỉ số sinh học máu: lấy 
máu tĩnh mạch buổi sáng lúc đói, định 
lượng các chỉ số sinh hóa máu tự động 
hoàn toàn bằng hệ thống sinh hóa – 
miễn dịch Cobas 4000 của hãng 
ROCHE. 

2.3. Phương pháp can thiệp, 
theo dõi 

Các đối tượng nghiên cứu được 
chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm (nhóm 
chứng và nhóm can thiệp). Nhóm can 
thiệp : cho sử dụng cao dây thìa canh 
dạng viên, 4 viên /ngày, chia 2 lần, 
uống trước ăn 30 phút và thực hiện chế 
độ ăn uống – sinh hoạt như trước. 
Nhóm chứng : chỉ thực hiện chế độ ăn 
uống – sinh hoạt như cũ. Thành phần 
cao lá dây thìa canh (Gymnema 
sylvestre): 0,125g tương đương với 1g 
lá khô; tá dược vừa đủ 1 viên. Các đối 
tượng thuộc cả 2 nhóm được theo dõi 
tư vấn định kỳ hàng tháng và xét 
nghiệm lại các chỉ số sau 3 tháng. Tiến 
hành so sánh các chỉ số chức năng tế 
bào bê ta và kháng insulin ở thời điểm 
đầu nghiên cứu và ở tháng thứ 3. 

2.4. Phương pháp phân tích và 
xử lý số liệu. 

Các số liệu được xử lý bằng các 
thuật toán thống kê y sinh học, theo 
chương trình EPI -DATA và chương 
trình SPSS 16.0.  

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
(Nội dung là bảng 1, 2, 3, 4, 5) 

IV. BÀN LUẬN  
Nghiên cứu được thực hiện trên 

toàn bộ bệnh nhân tiền ĐTĐ đã được 
sàng lọc và thực hiện chế độ ăn uống 
và luyện tập trong khoảng 4 tuần 
không hiệu quả. Các đối tượng ở độ 
tuổi trung bình 54,75±11,05, chiếm đa 
số là nghỉ hưu.  Điều này cũng hợp lý-
bởi tỉ lệ mắc TĐTĐ và ĐTĐ tăng dần 
theo tuổi và nhiều hơn ở người >40. 
Gặp ở các đối tượng có trình độ văn 
hóa khác nhau, kể cả đã tốt nghiệp 
Cao đẳng và Đại học. Theo NC về tỉ 
lệ TĐTĐ ở Việt Nam năm 2002- 2003 
thì độ tuổi mắc là 48,5 tuổi. Nhiều NC 
trên thế giới cũng đã chứng minh : 
NHANES, tỉ lệ IGT tăng từ 8% ở  tuổi 
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20-40 lên 40%  ở tuổi 65-74. Nghiên 
cứu kháng insulin của Phạm Trung Hà 
năm 2000 chỉ ra kháng insulin cầu nối 
THA và ĐTĐ. Kháng Insulin cải thiện 
nếu điều trị giảm cân, ổn định ĐH, 
giảm RLLP, và sự kháng này thể hiện 
từ rất sớm ngay trong giai đoạn khởi 
đầu của ĐTĐ type 2 – Tiền ĐTĐ. 

Cân nặng và chỉ số BMI trong 
nghiên cứu trong nhóm CT giảm nhẹ 
hoặc giữ nguyên còn ở nhóm chứng lại 
tăng. Có NC về test nghiệm pháp dung 
nạp glucose ở người thừa cân chỉ ra 
rằng ở người thừa cân có giảm dung 
nạp glucose và tăng nồng độ insulin 
máu là dấu hiệu chỉ điểm cho tình 
trạng kháng insulin và là yếu tố nguy 
cơ có thể dẫn đến ĐTĐ type 2. Abu 
Kholdun Al-Mahmood và cộng sự khi 
nghiên cứu chức năng tế bào â, độ 
nhạy insulin ở nhóm khỏe mạnh, 
không béo phì trong cộng đồng người 
Malaixia sống tại Singapore thấy có 
sự tương quan tỷ lệ nghịch giữa độ 
nhạy insulin với chỉ số khối cơ thể, r = 
-0,246, mức ý nghĩa thống kê p = 
0,005. NC cho thấy : nồng độ Insulin 
tăng hơn ở nhóm CT so với nhóm 
chứng, và giảm sau NC có ý nghĩa 
thống kê với p<0,001. Kết quả này 
cũng phù hợp với tác giả: Đỗ Đình 
Tùng (2008) 62,4±48,5 pmol/l; Trần 
Văn Hiên (2006) 10,8±14,6 pmol/l; 
Nguyễn Thanh Xuân (2012) 
60,2±41,2 pmol/l. Kết quả này cũng 
phù hợp với nhận xét: ở giai đoạn tiền 
đái tháo đường, nồng độ Insulin 
thường tăng cao như là phản ứng thích 
nghi với hiện tượng kháng Insulin.    

Chỉ số nhạy cảm Insulin và chức 
năng tế bào beta tính theo mô hình 
HOMA 2: Theo tính toán chỉ số nhạy 
cảm insulin bằng mô hình HOMA 2, 
hiện tượng kháng insulin được hiểu 
như một chỉ số đánh giá nhạy cảm của 
insulin đối với glucose. Kết quả NC 
cho thấy: chỉ số nhạy cảm insulin và 
chức năng tế bào beta xác định bằng 
mô hình HOMA 2 tính theo cả insulin 
và c-peptid đều tăng  nhưng không có 
ý nghĩa thống kê. Có thể trong nghiên 
cứu của chúng tôi có số lượng bệnh 
nhân ít và thời gian theo dõi mới chỉ 3 
tháng nên chưa thấy rõ sự khác biệt về 
các chỉ số nhạy cảm insulin và chức 
năng tế bào beta. 

Nhận xét: Độ tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu:  54,75± 11,05. Nghề 
nghiệp của đối tượng : gặp ở nhiều công việc khác nhau nhưng nhìn vào những 
đối tượng điều tra được thì các đối tượng hưu trí chiếm tỉ lệ lớn hơn(13,2%). 
Trình độ văn hóa của các đối tượng gặp ở các trình độ kể cả những đối tượng 
đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. 

Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Nhận xét: Các chỉ số tương đồng ở cả 2 nhóm nghiên cứu.

Bảng 2. So sánh đặc điểm các chỉ số sinh học của các nhóm nghiên cứu 

Bảng 3. Thay đổi các chỉ số chức năng tế bào beta, độ nhạy insulin ở 
nhóm chứng sau 3 tháng theo dõi

Nhận xét: Các chỉ số HOMA2_B_in, HOMA2_B_Cpep,HOMA2_S_Cpep 
ở nhóm chứng khác nhau có ý nghĩa thống kê sau 3 tháng theo dõi, tuy nhiên 
chỉ số độ nhạy insulin HOMA2_S_in tăng không có ý nghĩa thống kê.
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V. KẾT LUẬN  
Tình trạng kháng insulin, độ nhạy 

insulin và chức năng tế bào beta được 
ở cả 2 nhóm chứng và nhóm can thiệp 
đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê sau 3 tháng; tuy nhiên chưa có sự 
khác biệt giữa nhóm chứng và nhóm 
can thiệp, (p>0,05).n 
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Nhận xét: Các chỉ số HOMA2_B_in,HOMA2_S_in  ở nhóm can thiệp khác 
nhau có ý nghĩa thống kê sau 3 tháng can thiệp, tuy nhiên chỉ số chức năng tế 
bào beta HOMA2_B_Cpep , và độ nhạy Insulin HOMA2_S_Cpep tăng không 
có ý nghĩa thống kê.

Nhận xét: So sánh các chỉ số HOMA2_B_in, HOMA2_S_in, HOMA2_S_Cpep, HOMA2_B_Cpep ở hai nhóm trước 
khi đưa vào nghiên cứu khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Sau 3 tháng can thiệp các chỉ số đều tăng tuy nhiên sự khác 
nhau giữa nhóm chứng và nhóm can thiệp không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 4. Thay đổi các chỉ số chức năng tế bào beta, độ nhạy insulin ở 
nhóm can thiệp sau 3 tháng can thiệp

Bảng 5. So sánh nồng độ insulin, C-peptid, các chỉ số chức năng tế bào beta, độ nhạy insulin ở 2 nhóm sau 3 tháng 


